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‘Sống cái nhà, thác cái mồ’. Nghĩ như vậy cho nên khi nhớ đến Hồng Sơn Dã Mã Võ Thanh Minh, Sáo Dễ Thương đã ngậm ngùi than thở :

Trường Sơn kỳ bí bao la

Ngựa Rừng lạc bước, nẻo xa khó về

Đìu hiu lau lách sơn khê

Hồn thiêng Dã Mã dạt về nơi đâu?

*

Rừng hoang trăng lạnh sương mờ

Biết hồn Dã Mã dật dờ chốn nao?

Nay, nếu có dịp về Huế chắc chắn Sáo sẽ an lòng vì Dã Mã đã có nơi an nghỉ tươm tất.

*

Ngược dốc Nam Giao, qua khỏi chùa Từ Đàm độ 200m là gặp đường Thanh Hải, đến nhà số 5. Đây là ngôi nhà vườn bình thường như trăm ngàn ngôi nhà vườn ở ngoại ô thành phố Huế: cây kiểng quanh nhà, cũng ‘Mai-Lan-Cuùc-Truùc, Sung-Maûng-Quan-Quí…’ nhưng quá bước ra sau vườn sẽ thấy một nghĩa trang nho nhỏ có khoảng 20 ngôi mộ. Các mộ này nhỏ nhắn bình thường khác xa với những lăng mộ to lớn reành rang ở các nghĩa trang đương đại mà miệng thế gian gọi là ‘thành phố ma’. Trở lại chỗ yên nghỉ của Ngựa Rừng để thấy đây là một sự an bài tuyệt diệu, vì  chốn này vốn là đất sở hữu của Cụ Phan Bội Châu, sư phụ chính thống của Trưởng Võ Thanh Minh, người mà Trưởng Minh và cả nước kính trọng. Chính những ngày khó khăn của những năm 1965-1967 Trưởng Minh đã về ẩn cư tại Lăng mộ Cụ Sào Nam để sớm hôm được gần gũi chăm nom hương khói.

Theo tài liệu của người giữ nghĩa trang cung cấp, thì sở vườn này do Cụ Phan Bội Châu mua với ý định mở một cô nhi viện để nuôi dạy trẻ mồ côi không nơi nương tựa, nhưng thực dân Pháp không cho nên cụ dành làm nơi an nghỉ cuối cùng cho các đồng chí của Cụ theo 3 tiêu chuẩn được ghi rõ ràng trên bia đá lớn hiện đang để ở nghĩa trang (bằng chữ Hán):

Phan Bội Châu nghĩa địa ước qui

‘Châu ư lương tử chi tiền, kính tương ban viên thiết vi nghiã địa, tức cổ nhân: «Bằng hữu tử vô sở qui, viết ư ngã lẫn» chi ý dã. Đản nhân địa hiệp viên trách thả nan phiếm dung đặc định vi qui ước qui như tả:

- Nhất, tầng giữ Châu đồng chí đồng sự chí tử bất biên giả.

- Nhị, tuy bất giữ Châu đồng sự nhi xác hệ giữ Châu đồng chí tử bất biên giả.

- Tam, ảnh hưởng ư Châu sơ trì chi chủ nghĩa nhi cam hy sinh thường thống khổ chi tử bất biên giả.

‘Hợp thượng tam giả chi tư cách nhi bất hạnh khách tử ư Thuận Hóa thành, cung thỉnh di hài lai láng thử địa.

‘Nhược vô tam hạng nhân chi tư cách nhật khái tạ khước.

Phan Bội Châu thủ đính.

Nam lịch Giáp Tuất niên …

Tây lịch nhất thiên cửu bách tam thập tứ niên.

Dịch:

Qui định của nghĩa trang Phan Bội Châu

Châu tôi trước khi mất xin hiến vườn này để làm nghĩa địa thuận theo ý cổ nhân thường nói: bạn bè chết nếu không có chỗ chôn thì chôn tại nhà ta! Vì vườn quá chật hẹp không chứa hết được nên qui định việc chôn cất như sau:

- Thứ nhất là những đồng chí đồng sự đã cùng Châu đeo đuổi lý tưởng của mình đến chết.

- Thứ hai là những người tuy không phải là đồng chí đồng sự với Châu nhưng đã cùng chí hướng cho đến chết vẫn không thay lòng.

- Thứ ba là những người vì  ảnh hưởng chủ nghĩa của Châu mà bị thống khổ cho đến chết vẫn giữ vẹn lòng.

- Ba hạng người trên nếu chẳng may chết tại Thuận Hóa xin rước di hài về chôn cất tại nghĩa trang này.

- Nếu không phải ba hạng người có tư cách như trên xin nhất thiết không nhận.

Phan Bội Châu chấp bút năm Giáp Tuất.

Nhằm  năm 1934 dương lịch.

Bao bọc chung quanh khu vườn mộ này là những hàng chè tàu xanh tươi, toàn cảnh được che nắng bởi những tàn cây lớn và dưới chân các ngôi mộ cây kiểng chen nhau thi đua hương sắc làm cho nghĩa địa có vẻ ấm cúng, cô tịch mà không âm u lạnh lẽo.

Mộ phần Trưởng Minh ở trung tâm, tuy không tiền lăng hậu tẩm nhưng trang trọng và ấm cúng, bia mộ lấy hoa bách hợp làm nền, đề:

 Mộ phần Cụ Võ Thanh Minh (Hồng Sơn Dã Mã) 

Chánh quán: Hoa Thành, Yên Thành, Nghệ An. 

Năm sinh: 1906. Tạ thế: 1968. Hưởng thọ 62 tuổi.

Gia tộc phụng lập ngày 10 tháng12 Ất Hợi (1996)

Cụ Dã Mã ơi, lúc tại thế khi ở quê hương cũng như khi bôn ba ở Thụy Sĩ, Pháp, Mỹ… Cụ đều sống một mình, những khi trái gió trở trời, những đêm gió rét mưa tuôn, cô đơn với ngọn đèn hiu hắt. 

Còn nay, nếu muốn bàn chuyẹân chính trị thì đã có nhà cách mạng Nguyễn Chí Diễu bên cạnh (ông Diễu sinh năm 1908, tham gia Việt Minh quyết liệt chống thực dân Pháp, hy sinh năm 1939). 

Cao hứng muốn bàn chuyện văn chương thi phú thì có nữ sĩ Đạm Phương Công Nữ Đồng Canh (sinh năm 1881, mất năm 1948) hoặc Thi sĩ Hải Triều Nguyễn Khoa Văn (sinh 1908, mất 1954).

Nếu muốn bàn chuyện quan trường hoạn lộ thời xưa thì đã có Tiến Sĩ Nguyễn Huy Nhu, một người văn hay chữ tốt đậu Tiến sĩ khoa cuối cùng của triều Nguyễn (1916).

Muốn phiếm luận cố sự thâm cung bí sử của triều Nguyễn từ Vua Gia Long đến Hoàng đế Bảo Đại thì  đã có Mệnh phụ danh gia vọng tộc bậc nhất là Cụ bà Lê Thị Trân, phu nhân của Đức Kỳ Ngoại Hầu Cường Để (cụ bà sinh năm 1883, mất 1956).

Hay thiệt, khi sống Ngựa Rừng tung vó khắp nơi để mưu cầu đuổi giặc ngoại xâm đem lại độc lập tự do cho Tổ Quốc, hạnh phúc no ấm cho toàn dân. Bản thân Người thì trăm bề khắc khổ, không có nổi một mái tranh để che nắng trú mưa mà ngày nay mộ phần yên ấm như thế này.

Lạ thật, quần tụ không đầy 20 ngôi mộ mà góp mặt đủ thành phần: nhà cách mạng, nữ sĩ, văn nhân, thi sĩ, mệnh phụ, quan viên… lại thêm một Hướng Đạo sinh Tráng Sĩ kỳ hồ lãng bạc hơn 10 năm rong ruổi khắp vùng trời Âu, Á, Mỹ, ôm mộng dời  non lấp biển… 

Ai đem thành bại luận anh hùng?

Nay nhân tiết Thanh Minh, đến thăm chốn an nghỉ của anh: nhổ vài cọng cỏ, nhặt mấy lá vàng, thắp mấy nén nhang …

Thôi ! Xin anh an lòng ngơi nghỉ.

Phú Xuân, Tết Thanh Minh Quí Mùi.

(Trích trong cuốn “Có Những Hướng Đạo Sinh Như Thế” 

của Sáo Dễ Thương) 
*

Đôi nét về đời HĐ của người Tráng sinh đã mở đường cho ngành Đường Việt Nam. 

Trưởng Võ Thanh Minh sinh quán ở Nghệ An, tên rừng là Hồng Sơn Dã Mã, Ngựa Rừng, Ngựa núi Hồng là người đã hai lần dùng xe đạp đi vòng quanh Đông Dương với bộ đồng phục Hướng Đạo để cổ súy cho phong trào. 

- Năm 1934: Làm TUV Hướng Đạo Trung Kỳ.

- Năm 1937: Làm Tổng thư ký Hội HĐ Đông Dương.

Cuộc đời Dã Mã thật lạ lùng, thật 100% mà như ảo mộng.

Cực kỳ yêu nước và xả thân vì lý tưởng độc lập tự do.

- Năm 1952: dùng số tiền bán thi phẩm “Tiếng Thương Tâm” để xuất dương sang các nước Âu châu. Năm 1954 sang dựng lều và thổi sáo trước trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Genève Thụy sĩ để đòi hòa bình và độc lập cho Việt Nam. Tuyệt thực để phản đối việc chia cắt đất nước.

Việc không thành, đất nước bị chia đôi lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới. Trưởng Minh buồn bã lên núi ở Thụy Sĩ để ẩn dật (gọi là núi ông Võ). Sau đó Trưởng sang Pháp, Bỉ, Anh, Đức, Mỹ để vận động ngưng chiến cho Việt Nam. Năm 1964 ông vượt biên từ Tây Ninh để về Việt Nam thì bị bắt đưa về giam giữ ở Chí Hòa. Sau đó đưa lên an trí ở Tây Nguyên. Năm 1965 ông xin về Quảng Trị để ăn Tết cùng gia đình người em ruột là Tr Võ Thanh Khiết (Sơn Miêu Trịnh Trọng). Tướng tư lệnh vùng II kiêm đại biểu chính phủ tại cao nguyên trung phần vốn là một cựu HĐS nên dễ dàng chấp thuận, đầu tỉnh Quảng Trị là Ngựa Chịu Khó Nguyễn Trung Thoại niềm nở tiếp đón Ngựa Rừng vừa với tư cách là tỉnh trưởng vừa là một đàn em Hướng Đạo. Ăn Tết xong, Trưởng vào Huế thăm bạn bè xưa cũ rồi lên ở lì tại lăng mộ cụ Phan Bội Châu, người Thầy khả kính mà anh tâm phục khẩu phục về lòng yêu nước đã kiên cường chống thực dân Pháp.

Sở dĩ Trưởng Minh bị bắt giữ và lưu đày vì ông chủ trương trung lập, mà theo chính quyền Sài Gòn lúc bấy giờ thì trung lập là thiên Cộng.

Mùa Xuân Mậu Thân cố đô Huế chìm ngập trong khói lửa, Trưởng Minh với chiếc mobylette cũ kỹ đã rong ruỗi khắp nơi cứu giúp mọi người không hề phân biệt phe phái nào…

Hào hùng như một hiệp sĩ, cuộc đời lạ lùng như huyền thoại, là niềm hứng khởi và tự hào cho lớp lớp đàn em.

Lìa rừng mùa Xuân 1968 trong nỗi ngậm ngùi thương tiếc của anh em.

Là một HĐS được nhắc nhở nhiều nhất với lòng hoài cảm và kính trọng vô biên.

“Trường Sơn kỳ bí bao la, 

Ngựa Rừng lạc bước, nẻo xa khó về.

Đìu hiu lau lách sơn khê,

Hồn thiêng Dã Mã dạt về nơi nao!?” 
*

MỘT BÀI THƠ 
CỦA DÃ MÃ 
VIẾT CÁCH ĐÂY 52 NĂM
H

ồng Sơn Dã Mã là một trong những Trưởng tiên khởi của HĐVN mà cuộc đời gắn liền với Phong trào, đã dùng xe đạp với bộ đồng phục Hướng đạo đi khắp ba xứ để cổ súy cho Phong trào.

Cuộc đời của Trưởng thật lạ lùng: rất thật mà lại huyền ảo như chuyện Liêu Trai, Ngựa Hoang đã về núi từ lâu mà ngày nay mỗi khi nhắc đến vẫn thấy bồi hồi thương cảm.

Cả trăm bài viết nói về Anh, nói lên cuộc đời kỳ lạ của một người Việt Nam yêu nước cực kỳ, một HĐS tâm huyết luôn nghĩ đến Phong trào. Anh lặng lẽ từ bỏ cõi đời đã 39 năm, một quãng thời gian đủ dài để quên nhưng mọi người vẫn nhớ đến Anh, rải rác đó đây trên sách báo vẫn nói đến Anh với lòng kính trọng.

Anh T.V.T. bạn thân của tôi từ thuở là giáo sinh Sư phạm Khóa 10 tại Huế, dạy sinh ngữ ở trường Nữ Trung học Thành nội Huế, bây giờ là dịch giả nhiều cuốn sách có giá trị. Hơn hết anh lại là Tráng sinh của Tráng đoàn Trường Sơn trước đây ở Huế. Tại Thư viện Khoa học và Xã hội tình cờ anh bắt gặp bài thơ của Dã Mã viết từ năm 1954, nhan đề Amour Universel, đăng trong cuốn sách nói về những chuyện bên lề Hội nghị Genève bàn chuyện đình chiến tại Việt Nam. Anh T cẩn thận chuyển ngữ và gửi đến cho tôi để góp phần làm phong phú bộ sưu tập về Trưởng Hồng Sơn Dã Mã.

Tổ quốc trên hết. Anh chị em chúng ta ai cũng hiểu vậy. Hướng đạo sinh đồng nghĩa với người yêu Tổ quốc. Không thế mà trong ba Lời Hứa của Hướng đạo sinh thì trung thành với Tổ quốc đứng hàng đầu. Chưa hết, mười bí kíp ‘Hướng Đạo chi bảo’ để Hướng đạo sinh theo đó mà tu tâm dưỡng tánh để trở thành người tốt cho xã hội thì Điều 2 một lần nữa trang trọng nhắc lại Hướng đạo sinh trung thành với Tổ quốc.

Sinh ra trong thời tao loạn, nước nhà chìm đắm dưới gót giầy xâm lược của thực dân, Trưởng Dã Mã đã chống đối giặc ngoại xâm theo một cung cách riêng của một nho sĩ thời Nho mạt.

Chỉ trong 20 câu ngắn gọn, Dã Mã đã nói lên tình yêu quê hương, nghĩa đồng bào, tình nhân loại. Một tình yêu thật chan hòa và bao la. Nhớ lại, Dã Mã lúc sinh thời, sinh hoạt nhiều nhất ở ngành Tráng và là người mở đường đầu tiên cho ngành Tráng Việt Nam. Vậy nay Bạn Đường đăng tải toàn bài thơ để thấy rõ lòng yêu nhân quần xã hội của một Huynh Trưởng mà cuộc đời kỳ lạ như huyền thoại.

*
AMOUR UNIVERSEL
J’aime les gens de ma famille

Tout proches et assistants

Dont les regards toujours peùtillent

Et le visage brille

Du bonheur

J’aime les gens de ma patrie

Ceux du Sud, ceux du Nord

Que le meâme genre de la vie

Et le meâme autarcie

Sont lieùs dans le meâme sort.

J’aime les gens de ce bas monde

Blancs, jaunes, noirs et bruns,

Peuple ‘super’, race seconde

Ou tribu vagabonde

Leurs devoirs et droits sont communs

J’aime enfin toute vie ardente

Dans l’univers sans fin

Espxeøce animale geùante

Ou brin d’herbe ondoyante

Tout est neù de l’Amour Divin.
Vi Ti Mi Geneøve 1954 Daõ Maõ

Tình yêu muôn loài
Tôi yêu những người trong gia đình

Bà con xa gần

Mà tia nhìn luôn ánh lên niềm vui

Và khuôn mây rạng ngời hạnh phúc

Tôi yêu đồng bào tôi

Ở  hai miền Nam Bắc

Cùng chung lối sống

Cùng theo một chính sách tự trị cung cấp

Và cùng gắn bó trong thân phận giống nhau

Tôi yêu mọi người trên cõi đời này

Dù da trắng, vàng, đen hay nâu

Hay những bộ lạc du mục

Có cùng chung bổn phận và quyền lợi

Sau hết tôi yêu những cuộc đời đầy nhiệt tình

Trong vũ trụ vô biên

Loài thú khổng lồ

Hay một nhánh cỏ đong đưa

Tất cả đều được sinh ra từ tình yêu của đấng Chí Tôn.

(Bản dịch của Trâu Cần Mẫn Trần Văn Tiềm.

Tráng huynh Trường Sơn, Thừa Thiên)

KỶ NIỆM
VỀ NGỰA HOANG
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N

ăm 42, 43 tôi là Sói con của Bầy Lyautey, rồi Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Trường Tộ. Trưởng của tôi bấy giờ là Sœur Stéfane, Cha Bolduc và Tạ Quang Bửu, một là Akéla thuộc dòng Vô Nhiễm Nguyễn Trường Tộ, một là Thừa sai Rédemptoriste (tức là Dòng Chúa Cứu Thế), một là Giáo sư Toán của Tư thục Providence.

Tôi mê như thần tượng cả ba người ấy. Mà đúng thánh thiện từ đầu chí cuối, vì xót xa biết mấy khi vàng đá bất minh, khi những cốt tướng vỡ dần, cái ngắm đoan nghiêm năm tháng, khiến tuổi trẻ, cứ tự dối mình. 

Nói về Trưởng của tôi năm tháng ấy, ngưỡng phục nhường bao, đeo đẳng từ ấu thơ cho đến hôm nay, đã cổ lai hy vẫn là điều ngưỡng phục. Bạn đường biết không, Tôi, gia đình tôi, tin theo Phật, và trong cả Ấu đoàn, tôi duy nhất là kẻ ngoại đạo. Vẫn quỳ, vẫn xưng lễ, vẫn chung nhà như Bạn của mình, vẫn tôn kính cái gì mà Bạn mình tôn kính, vẫn nhìn lên với Bạn. Thơ ấu của tôi là thế đấy!

Sœur người Lux, cha người Canada, Trưởng Bửu, ai mà chẳng biết, múa sémaphore nhanh như múa gió, người mà TÂM và CHÍ là một. Thịt chả nhiều, mà xương nhiều, nhìn Trưởng cả khớp và khớp.

Rồi 45, 46 tôi ra khỏi Rừng, tạm biệt Baloo nhé! 

Đến 48, 49 tôi thể nhập vào Gia đình Phật Hoa, rồi sau đó là Gia đình Phật Tử, tôi kinh qua Hướng Thiện, Tinh Trang, Gia Thiện, Hướng Đạo, rồi An Xuân, An Lăng mỗi nơi năm bảy tháng, một vài năm, chỉ ở lâu nhất là Gia Đình Phật Tử An Lăng. Tại đây tôi làm nên nổi, bởi vì Gia đình chỉ còn chưa đủ một đàn Đồng Niên, khoảng 6, 7 em. Tôi vừa trở lại một nhà 6 mái Nam Nữ Phật Tử, Thiếu Nam Thiếu Nữ, Oanh Vũ Nam, Oanh Vũ Nữ, dần dà lên tới con số 200, 250. Thế rồi tôi giao lại chưởng kiếm cho bầu đoàn Ban Huynh Trưởng lên đến 100 anh chị. Chị Trưởng lớn nhất xấp xỉ gần bát tuần, lúc lên cơ ngơi làm việc, không thiếu người không thiếu tâm, ngồi đếm đầu nhau, vừa buồn cười vừa thú vị. Thế rồi 63 tôi gác kiếm. Những mịt mùng sôi động. Khi tôi loang loáng như bọt xà phòng, khi thì vần vũ như mây trước cơn giông tố, “Hãy phù hợp với mọi người, và hãy giữ tính riêng mình”. Hơn nữa “tre già măng mọc”, đừng ai là cái phao chung thân của nhau, khi vây cánh đủ rồi thì việc mớm mồi xem dị quá. 

Lây lan tình ý, tính tương cận, tương viễn, và ngẫu nhiên của đời người, cho tôi bắt gặp không phải mắt xanh với mắt xanh đâu, mà là tình vong niên tri kỷ. Kể huynh đệ mà như thúc điệt, biết nghe và biết thưa gởi, bỗng nhiên đậm đà đến nỗi trẻ già vỗ vai nhau, qua chung trà đắc ý. Tôi gặp Hồng Sơn Dã Mã từ ấy. Ông già đã nhạt cái chất Nghệ Tĩnh của danh xưng, thuần phác làm sao, đạm bạc làm sao, khiêm nhã, thuần hậu, thánh thiện ở cách ăn, cách ở, tính giữ kẻ của hiền nhân, tính ẩn, tính tiềm, như nước dưới mội kia chưa khơi thành giếng và đặc biệt ở niềm tôn trọng là: bao giờ cũng nói cái thiếu sót của mình, đều bất đạt và những thị phi vướng vải, lời rất chân, rất thành, không chút dấu vết, không chút ẩn trang, ngụy mạo. Nói về mình người nghe bỡ ngỡ, thế mà vẫn tỉnh không, như đầu đà quỳ bên thạch bồ đào.

Trưởng sau 54, từ bỏ Leman, hồi hương rồi bị an trí trên Tây Nguyên, thiện nhân thường bị đố kỵ từ mọi phía. Mãi 65, 66 Dã Mã mới về lại Huế, tạm cư ở Từ Đường Cụ Phan, Bến Ngự, nơi mà trước đây Trưởng như là môn đồ, như là thư ký riêng của Sào Nam Tiên Sinh, tôi đã từng xem những bản cảo viết tay của Tiên Sinh, mà Trưởng còn cất giữ rất trân trọng trong chiếc ba lô xuôi ngược giang hồ của Trưởng. Tôi còn được tận mắt nhìn thấy thủ bút của Hoàng Giáp Nguyễn Thượng Hiền, Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp, Trần Cao Vân… Trưởng  giữ thật hơn gia bảo. Tôi còn được xem album riêng tư của Trưởng, trong đó có một chuyện tình thật đẹp, thật buồn và đa đoan biết mấy!!... Tôi còn được xem những báo chí Tây phương Đức, Pháp, Ý, Anh ngữ. Những mẩu cắt xén nói về Trương Lương Thụy Sĩ tiếng địch ấy ấm ức lịch sử, những cơn lũ thế cuộc, con người như thuyền lá tre, thành bại biến trá, nhân danh ai đó có lắng tâm để xét người và tự xét. Con rối nước tha hồ, sóng giả, cũng vương, cũng tướng, cũng hịch này dụ nọ, chung qui, ai giấu được mình. Trong các báo ấy, khi thì người ta phong trưởng Doctor, Sage, Philosophie, home illustre… tạp chí đó tôi đã cố gắng mày mò đọc được.

Một hôm, cùng anh bạn thân đồng nghiệp, anh Vĩnh Linh, anh ấy Công giáo tôi Phật giáo, nhưng đi nhà thờ, đi chùa đều có nhau đều thành khẩn quỳ lạy, làm dấu thánh nhưng tín niệm của ai là cứ người ấy giữ, chúng tôi lên gặp Trưởng đàm đạo đôi điều và mời Trưởng về nhà dùng chay. Và từ đó phu nhân tôi cứ thuận ý chồng cung kính tuần tuần tháng tháng mời Trưởng thọ trai. Ăn uống thanh khiết thôi, trong trai soạn mới có lời thưa bạo:

“Trưởng giữ lại làm gì những tôn xưng ngữ ấy, có tượng đã là khiếm, còn tô tượng lại càng khiếm, ta vào ra giữa thế gian nhạn nghĩa, Trưởng giữ lại để khoe hay để làm dáng …?”

Trưởng cười, nụ cười rất hiếm, về sau này tôi sững sờ nghe Trưởng dạy. Hôm ấy là ngày rằm tháng mấy không rõ, có thể là Trung Thu, 66, 67 gì đó. Trưởng bảo lên Từ đường ăn chay với Trưởng, đừng đem gì lên, đừng ăn sáng. Trưởng cụ bị đủ rồi. Buổi ăn hôm đó chỉ hai Anh Em, rau khoai tớ trồng đấy, tương chùa Linh Quang, cà muối Bến Ngự có chú mình, anh thêm lít rượu và những tí mồi. Hôm nay, chú ăn chi, tớ ăn nấy!

Hôm đó thanh trọc thế nào không nhớ được, nhưng rau dưa đó cả đời chưa bữa nào ngon hơn…

Chỉ hai anh em, Trưởng nhắc lại: “Chú không để cho anh kịp định thần, một búa thôi, mà gỡ mà thưa, không cách gì ổn được”.

- Hãy nhìn đây Ong Mật! Đến đây xin dừng ngang một chút.

Trại Huấn luyện Thiếu Trưởng ở điện Kiến Trung Đại nội Huế, tôi như một trại sinh học viên với Nguyễn Ký, Trần Văn Hồng, Võ Văn Đệ, những kẻ đã ra khỏi mọi Trường mà vẫn học, đi chuyến này cốt ý qua lại, Ông Hiệu Trưởng Nguyễn Ký của Quốc Học, và tôi cùng các anh em tham gia Trại Hướng Đạo hóa Học Đường. Nghe từ như chủ ý nhuộm cái này, ngặt nỗi là Bộ Giáo Dục chính điều ấy, từ đầu tôi lúc lắc, nhưng sau thấy thương, sao anh em ham thế, tôi gật đầu và hành trang lên đường. Ban chỉ đạo giáo dục từ thượng vàng hạ ngân, cứ mỗi lời là một chép, trong đó có Dã Mã, Cò Yêu Đời, Trưởng Nguyễn Văn Hai, Nguyễn Hoè… Trại không cho tôi học, bắt tôi làm báo.

Vào lều Dã Mã tôi hỏi: “Trưởng có bài chi?” Đáp: “Nhu”. Biết ông rồi. Nho sĩ mà lấy Khổng Mạnh làm lề, lấy Tam giáo làm lễ, Trưởng viết về Nhu như thế nào cứ viết, Nhu là bài dạy giữa ngạnh mốc và liễu lan, cứ cuốn theo chiều gió là được. Nhu là Nho ta không theo kịp đức của cỏ, thì đừng bàn đến cái mềm của liễu.

- Này! Châu tiên sinh, ngài có tên Rừng chưa?

- Em chả dám, từ Ấu rồi lây lất giờ mới nhập đoàn, em không xứng với thú, nên khỏi động rừng.

- Vậy hiệu Rừng được chứ, vì Anh trao lại cho Chú như thụy danh vậy, chú lấy “ONG MẬT” châm chích mà ngọt. Cảm ơn Trưởng vô cùng.

- Hãy nhìn đây Ong Mật!

Trưởng chỉ vào bức dư đồ, do Trưởng vẽ lấy có cả chiếc búa chém ngang xương sống vẽ trên vải vàng, hôm nào lên đàm đạo chúng tôi vẫn nhìn thấy, biết đây là niềm đau riêng của Trưởng mà cũng là niềm đau chung, ngút ngàn như nghiệp chướng. Lẽ ra điều ấy chôn giấu trong tim, nhưng Trưởng như đấng quân từ chính thống quan minh chính đại, khỏi phiền hà đến những thì thầm, thắc mắc, thường tình. Chẳng có gì lạ hơn thường ngày chỉ có một con bướm đêm, một cánh điệp, cánh trải dài cả hai tấc, một chú bướm sống hiện đang đậu ở điểm Thanh Nghệ.

- “Bao giờ nó xuống đến ngang đây là tớ đi”. Ngay đây là vết búa.

Tôi tủm tỉm, hóa ra chàng cũng là một cây cừ về chiêm thuật, hồn mang trộn lẫn liêu trai. Trưởng dạy thì em nghe vậy.

Năm ấy, kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Sào Nam Tiên Sinh, phần Trưởng thủ từ đường dẫu còn anh chị Phan Thiệu, đích tôn và thừa đích tôn của Cụ nên Trưởng chủ xướng lễ kỷ niệm khuôn viên ấy, sau này di tản các chí sĩ Trần, Tăng… còn có mộ của nghĩa khuyển các ảnh tượng bao chung quanh, thời Cần Vương, Đông Du, Đông Kinh Nghĩa Thục… và thần chủ ghi bốn chữ mà cả đời tôi chẳng bao giờ quên được “Mai Chí, Mai Quốc”, chí khí chôn rồi, thì nước chôn theo, nếu có xác cũng vô hồn. Dịp này, Trưởng giở văn phòng của Cụ, lấy bài Bái Thạch Vi Huynh để diễn qua nôm thể phú. Thời đó sót lại vài Cụ Nghè, vài Cụ Cử, Tú, già hoăng già hoắc, các Cụ Viện Hán học, sa đà chữ nghĩa, với những trung niên múa rối, đăng đàn.

Trưởng bảo: “Châu tiên sinh, Hán học rộng hẹp thế nào. Có vào cuộc cho vui không?”

“Cuộc thi thơ như thi đua trải, trước đền ngắm nghía tinh thần thế lực là rõ chuyện đắc thông. Em chả dám, vì Cụ em cũng có bài thơ của Cụ, và các Bác, các Chú thần điểu tề phi, trẻ con dương cung thế nào được, không phải lễ với nghĩa, vốn liếng văn chương em vốn vừa khó vừa nghèo”.
Thưa thì thưa, nhưng bức trí phải viết, xếp hạng xong rồi.

Tôi mới nạp quyển, Trưởng vừa ngâm vừa khóc.

“Có ai vắt đá thành sương, mà nước mắt ai cứ từ từ suối thơm ri rỉ”.

- Bài của chú nhất! Tại sao, chú “sai” anh viết bài điếu Cụ Ngô Đốc Khánh.

- Thưa chẳng là sao cả. Bắc đẩu chỉ một ngôi, em sánh đâu kịp Trưởng!

Thế rồi, mùa Xuân sau, mồng hai mồng ba tết, Trưởng xuống thăm tôi trong cơn bão lửa, áo phủ dạ đen, trời căm căm rét, áo trong áo ngoài đóng khô cả máu.

- Mình, ba đêm nay không ngủ, pháo tới tấp đàng sau đàng trước, Linh Quang và Sào Nam Từ Đường thành bệnh viện, mình phất bạch kỳ, xin cho qua cầu di tản thương nhân trầm trọng, không được cũng đành thôi! Mình ghé Chú, ghé Bà Từ Cung, ghé Chỉ, xem có gì để tớ khuân lên. Tấn sĩ Dược khoa Nguyễn Mạnh Hùng, bạn mã chược, người đa quốc tịch, trước cổng có dán cờ ba sắc, có kho thuốc, tôi vào bảo anh có chi cần cho chiến nạn, anh dốc cho tôi đi rồi hạ hồi phân giải. Tôi đặt tiền cọc, và khuân về chất lên chiếc xe của Trưởng cộng cả mấy chục caisses sữa, cộng cả phẩm vật của An Định Cung, tôi tự nhủ và sau đành thua thôi: “Làm sao Trưởng cõng từng thứ ấy về, mà đường sá truân chuyên chừng ấy?” Trưởng bảo: “Thồ đấy, cho tôi hai cây tre. Còn giấy tờ khỏi lo, tớ có giấy phép xem đây”. Đúng là mảnh giấy viết tay chỉ có chữ ký, không có ấn ký. Và rồi từ ấy tôi không còn gặp Trưởng nữa!

Châu Nhật Nam
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Huynh trưởng Liên Đạo Thừa Thiên Huế viếng mộ 

Trưởng Hồng Sơn Dã Mã
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Trưởng Võ Thanh Minh 
tại dinh Thủ tướng Vương Quốc Áo 1951

(Từ phải sang: Bà B.P, Trưởng đại  diện Philippins, 
Trưởng Võ Thanh Minh) 

TRÊN GIƯỜNG BỆNH TRƯỞNG LÃO 
KỂ CHUYỆN NGÀY XƯA 
N

ghe tin Trưởng Báo Nghiêm Chỉnh mới xuất viện sau cuộc giải phẫu, ngày 8/5/2002, tôi và anh Thảo đến thăm. Trưởng vui vẻ tiếp chúng tôi. Sắc diện rất tốt. Nụ cười thật đôn hậu.

- Hai Trưởng đến thăm, tôi rất mừng. Có những lúc như thế này mới thấy tình Hướng Đạo thật quý… hôm đi Vũng Tàu về đi cầu thấy máu ra nhiều quá, nghĩ rằng vì ngồi xe lâu nên một mạch máu nào đó vỡ, bèn điện thoại cho bác sĩ Long nói rõ sự việc. Long đến ngay. Sau khi khám, em bảo phải nhập viện ngay. Em đưa tôi vào bệnh viện 115 và tận tình chăm sóc. Sau các xét nghiệm, phát hiện có một khối u trong ruột, cần giải phẫu ngay. Mai Hoa con tôi ở xa điện về xin hoãn mổ đợi nó về, nhưng có lẽ thấy chẳng đến nỗi nào nên các bác sĩ cứ tiến hành giải phẫu như đã định. Trong khi chờ đợi mổ tôi tranh thủ làm bản di chúc và đề “Bản di chúc của Ba gởi cho con là Mai Hoa, nhờ bác sĩ Long trao lại”.
Tôi nói:

- Thời ở Huế, lúc em còn Thiếu sinh thì anh đã đi làm bằng xe hơi riêng, chiếc Peugeot 203 màu đen bóng loáng. Anh đi họp Hướng Đạo cũng bằng xe hơi đó.

Thấy Báo Nghiêm Chỉnh cười, tôi nói tiếp:

- Trưởng với Trưởng Cao Văn Khánh là anh em cột chèo?

 - Đúng rồi – vợ ông Khánh là em ruột nhà tôi. Ông Khánh cũng là Tráng sinh đấy. Ông là Trung tướng ở ngoài Bắc.

- Thế còn ông Đặng Văn Ngữ?

- Cũng là anh em cột chèo với tôi, vai em, mà gần hơn vì hai chị em cùng cha cùng mẹ. Nhạc phụ tôi có nhiều bà, cụ là Thượng thư Bộ Hình. Cụ có nhiều con ở cả hai miền, ở Huế có Tôn Thất Lôi (Hươu Hiền Lành), Tôn Thất Long, ở Bắc thì nhiều lắm như: GS BS Tôn Đức Lan, GS Tương Lai… Trưởng trầm ngâm nhớ về dĩ vãng.

… Thời đó vào Hướng Đạo để thỏa lòng yêu nước. Vào Hướng Đạo được công khai tuyên thệ “Trung thành với Tổ quốc” cho nên rất nhiều thanh niên trí thức gia nhập phong trào. Đông vui và hăng hái lắm. Lứa tôi bây giờ chẳng còn mấy người. Gia đình vợ tôi ở làng Lại Thế (gần Vĩ Dạ), còn tôi thì ở Gia Hội. Hai người em trai của vợ tôi lúc đó đã tham gia kháng chiến chống Pháp, đó là Tôn Thất Lang và Tôn Thất Long. Cậu Lang sau này là bác sĩ nổi tiếng ở Hà Nội. Còn cậu Tôn Thất Long thì dũng cảm và gan lì, cậu dùng nhà tôi làm cơ sở bí mật để hoạt động. Một ngày nọ, từ sáng sớm hai tên mật thám ập vào nhà hỏi:

- Ai là Tôn Thất Long?

Biết đã bị lộ, Long bình tĩnh trả lời:

- Tôi đây.

 Một tên mật thám bước đến chĩa súng vào mặt, còn tên thứ hai thì thụi ngay vào bụng, Long khuỵu xuống trên nền nhà. Tôi tức quá la lên:

- Các anh là công an, bắt người thì cứ bắt, cớ sao lại đánh người ta.

Một tên mật thám nạt:

- Im đi, bắt cả mi nữa đấy!

Vợ tôi thấy em quằn quại vẻ đau đớn lắm liền chạy lại đỡ dậy. Long nói nhanh “trên tra…” (xưa các nhà giàu có thường đóng gỗ ở nóc nhà bên trong tương tự như một cái gác ngày nay, phần trên là trần nhà bằng ngói, 5 phía đều bằng gỗ. Cái tra này thường dùng để cất những đồ quý, những giấy tờ trích lục ruộng vườn, gia phả…) Chỉ nói được hai tiếng đó, thì tên mật thám nạt:

- Im! Không được nói chuyện.

Khi họ dẫn cậu Long đi, vợ tôi trèo lên tra ngay và mò mẫm một hồi lâu mới tìm được xấp tài liệu, vừa thủ tiêu xong thì mật thám cũng vừa quay lại… à, quên! Thế này chứ, trước khi các tên này trở lại thì đã có hai người bạn Hướng Đạo bất ngờ đến thăm tôi. Đó là anh Võ Thanh Minh và anh Bùi Ngươn Khánh. Khi mật thám vào thì gia đình tôi chắc mẩm thế nào tôi cũng bị bắt và nhất định chúng sẽ lục soát vơ vét hết tài sản. Khi thấy trong nhà có hai người lạ, nhìn anh Minh ăn mặc gọn gàng, chân lại bó ghết, chúng mừng húm vì cho rằng Việt Minh ở trên rừng mới về, liền xỉa ngay mũi súng vào mặt hai người và hô to:

- Giơ tay lên!

Chuyện đã nửa thế kỷ mà tôi vẫn nhớ như in, vì dũng khí của anh bạn Hướng Đạo. Trong lúc anh Khánh mỉm cười thì anh Minh dõng dạc:

- Dẹp cái trò trẻ con này đi, không hù dọa được chúng tôi đâu. Bọn Tây nhiều lần đã làm như vậy với tôi mà chẳng ăn thua gì. Các ông có biết tôi là ai không? Võ Thanh Minh đây. Minh xứ Nghệ đó.

Khiếp sợ trước dũng khí của anh Minh và chắc những người này cũng đã từng nghe sự nghĩa khí, tinh thần bất khuất của anh Minh nên chúng hạ súng xuống và lặng lẽ ra khỏi nhà tôi.

Trưởng Báo cười, nụ cười thật đôn hậu, rồi hỏi:

- Cái chuyện Hướng Đạo là vậy đó, có lạ lùng không? Nếu hôm đó mà không có các anh này bất chợt ghé thăm thì không những của cải mất hết mà số phận của tôi không biết ra sao nữa.

Nghe Trưởng Báo kể, tôi lại được biết thêm một chuyện thật mà như huyền thoại của con ngựa hoang xứ Hồng Sơn. Kính phục hào khí ngất trời của các bậc đàn anh, tôi vẫn thiết tha với việc tìm tài liệu Hướng Đạo xa xưa.

- Thưa Trưởng, vừa rồi trên đặc san kỷ niệm 48 năm của Liên đoàn Trần Quốc Toản (Thừa Thiên), Trưởng viết bài “Tưởng nhớ Trại trường Bạch Mã” trong đó đề cập tới việc Hoàng đế Bảo Đại phục tài kỹ năng của Trưởng Raymond Schlemmer nên đã ban tặng Hướng Đạo Việt Nam một khu đất rộng tại Bạch Mã sơn để làm Trại trường. Đây thật sự là một tài liệu quý. Chắc Trưởng có nhiều sách về Hướng Đạo.

Tôi chưng hửng khi nghe Trưởng nói:

- Chẳng còn gì cả. Qua bao nhiêu biến cố: chiến tranh, bão lụt, sách vở của tôi mất hết. Cuốn sách Hướng Đạo mà tôi quý nhất cũng chẳng còn. Đó là cuốn sổ khóa của anh Nguyễn Hy Đơn. Anh Đơn có nhiều tài lắm, nhất là vẽ hình. Các Trưởng Huấn luyện và trại sinh anh phác họa vài nét là giống hệt, đặc biệt là vẽ cảnh sinh hoạt của anh em thì linh động vô cùng. Tôi còn nhớ dưới tranh anh vẽ cảnh Linh mục Goerges Lefas chặt cây rừng vác về làm bàn ăn, anh đề hai câu thơ:

“Chém tre đẵn gỗ trên ngàn

Hữu thân hữu khổ phàn nàn cùng ai?”

Trưởng cười vui và ngâm hai câu thơ này rồi lẩm bẩm “tài hoa mà vắn số”. Ngẫm lại cũng buồn, năm 1937 khóa huấn luyện đầu tiên dành riêng cho Trưởng ngành Tráng xứ Đông Dương. Trại sinh có cả người Pháp. Đông lắm, nhưng đã trên 60 năm nên tôi chỉ còn nhớ một ít mà thôi: Cao Miên có Tep Im, No Hac Sieu. Nam Kỳ có Huỳnh Văn Diệp, Cazabone, Lagrand, Vương Trọng Tôn, Nguyễn Văn Xuân. Trung và Bắc thì có Hoàng Đạo Thúy, Tạ Quang Bửu, Trần Điền, Võ Thanh Minh. Những trại sinh khóa này, nếu ai còn sống thì cũng đã trên 85 tuổi.  Đa số đã mãn phần, hiện ngoài tôi ra có anh Cung Giũ Nguyên và Bạch Văn Quế. Anh cười buồn và ngồi yên lặng như để tưởng nhớ đến những người bạn cũ rồi lại tiếp:

- Anh Nguyễn Hy Đơn tài hoa mà mệnh bạc sinh năm 1904, mất năm 1947. Từng là thầy dạy Thái tử Bảo Long, Hiệu trưởng trường Queignec. Về Hướng Đạo thì Thiếu trưởng Bạch Mã, Tráng trưởng Bạch Mã và sau đó Đạo trưởng đạo Thần Kinh (Huế). Ngoài tài vẽ, anh Đơn còn là một nhạc sĩ, ca khúc nổi tiếng lưu truyền trong Hướng Đạo là “Trần Bình Trọng” trong đó có hai câu:

“Dưới gươm đầu rụng lòng không lay động

Lấy thân đền ơn nước, làm tôi chết vì trung”

Trưởng hát nhỏ cho chúng tôi nghe bài “Trần Bình Trọng” xong cười, nói:

- Thuở đó không có nhiều nhạc cụ như bây giờ, chỉ cây đàn mandoline là Trưởng Đơn dạy cho chúng tôi nhiều bài hùng ca, lịch sử ca.

Chuyện đã gần 60 năm mà tôi nhớ như in, ngày trại Đạo Thần Kinh thì tôi lên đường. Thuở đó lên đường được xem như một cái gì đó thiêng liêng lắm nên điều kiện đặt ra cũng lắm khắt khe. Tôi làm Tráng trưởng Bạch Đằng nhiều năm mới lên đường cùng với Tráng trưởng Bạch Mã là anh Nguyễn Hy Đơn và Tráng phó là Bạch Nga Phan Tây.

Sau những nghi thức thường lệ, ba hồi chuông khua dậy đất là Đường rộng mở, vai ba-lô, tay nạng, tay đuốc chúng tôi đi giữa hai hàng lửa… Đã đi khá xa, ngoái lại vẫn thấy ánh lửa chập chờn uốn khúc giữa núi đồi… Tam nhơn đồng hành mà nay chỉ còn mình tôi. Hai vị kia đã nằm sâu trong lòng đất từ lâu.

Nói chuyện lên đường tôi lại nhớ đến bậc đàn anh đáng mặt hào kiệt: Dã Mã, người Tráng sinh năm 1935 đã mở đường cho ngành Đường Hướng Đạo Việt Nam. Thuở đó anh có làm một tập thơ rất nổi tiếng “Tiếng Thương Tâm”*. Trong đó có một bài anh Minh đề tặng tôi. Tôi còn giữ được tập thơ này. Hôm nào tôi cho anh mượn. Nghe đâu anh Minh đã có một nấm mồ. Tôi mừng cho anh, con người ta “sống cái nhà thác cái mồ”. Sinh thời anh Minh không có nổi một mái nhà riêng mà nay được như thế là quý lắm rồi.

Trầm ngâm một hồi, Trưởng tiếp:

- Hay thiệt, thuở đó, từ năm 1935-1945 Hướng Đạo ở Thừa Thiên như tế bào nấm gặp mưa, nở rộ khắp nơi. Anh Tráng Cử lập đoàn Prince Cảnh được xem như Hướng Đạo Hoàng gia. Còn người anh em là Tráng Thông lại lập đoàn nhà nghèo lấy con em từ trại Tế sinh và dân lao động. Vui nhất là cái ngày Trưởng Hoàng Đạo Thúy từ Bắc khệ nệ mang bức hoành phi “Thiên hạ nhất gia” vào treo ở Minh Nghĩa Đường trại trường Bạch Mã. Các trại sinh Tây - Miên - Lào trố mắt nhìn và khi nghe giải thích thì lấy làm thích thú, vỗ tay đôm đốp. Cũng sau kỳ trại này anh Tạ Quang Bửu kết hôn với con anh Thúy. Anh em Hướng Đạo mỗi người góp mấy hào mua tặng một chiếc xe đạp mới toanh…

Trong một buổi sáng thật vui, dường như Trưởng quên mất vết mổ chưa lành; kể đủ mọi chuyện về Hướng Đạo ngày xưa với những người bạn đường thật đặc biệt. Mãi đến khi người con dâu dọn cơm trưa.

Chúng tôi chia tay ra về. Giật mình thấy cái bắt tay của Trưởng* không được chặt và ấm như những lần trước.

Tháng 8 năm 2003


Nam Trân
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Trưởng Nguyễn Thúc Toản

(1909 - 2003)
MẤY ĐIỂM NHỎ
TRONG MỘT CUỘC ĐỜI LỚN

(Kỷ niệm 100 ngày Trưởng Báo lìa rừng)
VIÊN MÃN

C

uộc đời Trưởng Nguyễn Thúc Toản trải dài gần suốt thế kỷ 20 và băng qua ba năm của thế kỷ 21. Ắt hẳn Trưởng đã chứng kiến bao thăng trầm của thế sự, bao đắng cay của cuộc đời nhưng rốt cuộc Anh đã sống an nhiên tự tại với bốn điều vui:

1. Sinh trong cảnh đất nước bị ngoại bang đô hộ, ra đi lúc nước nhà hoàn toàn độc lập.

2. Có một tôn giáo để soi sáng cuộc đời.

3. Được vợ hiền chung thủy, con ngoan hiếu đễ.

4. Được anh chị em Hướng Đạo tận tình chăm sóc những năm tháng cuối đời.

NGHIÊM CHỈNH HAY THẬN TRỌNG

Khi Trưởng Toản lìa rừng một số điếu văn chia buồn viết tên rừng của Trưởng là Báo Thận Trọng, điếu văn của Vân Thủy Lê Y lão trưởng cũng ghi như thế. Đề nghị đổi là Báo Nghiêm Chỉnh, các ổng cự nự, bảo tên Rừng của Trưởng Toản là Báo Thận Trọng.

Sự thật thế này: Theo lời của Trưởng Nguyễn Trực, Liên đoàn trưởng Lạc Hồng thì cách nay độ bảy năm anh Trực có hỏi, Trưởng Toản bảo – “Trước nay tên rừng của anh là Báo Nghiêm Chỉnh.”

Vậy từ “Thận Trọng” từ đâu gán vào? Sưu tầm sách báo cũ được biết đây là sự nhầm lẫn dây chuyền: năm 1959 Tráng đoàn Bạch Đằng và Tráng đoàn Trường Sơn thuộc đạo Thừa Thiên ra đặc san “Diên Hồng” (số 1) để chào mừng trại họp bạn Phục Hưng (Lâm viên Trảng Bom, Biên Hòa). Trưởng Toản viết lời ngỏ và ai đó trong Ban Biên tập cho luôn tên Báo Thận Trọng vào. Không ai để ý để đính chính cho mãi đến 44 năm sau.
TÍNH CÁCH NGHIÊM CHỈNH

Sự nghiêm túc của Trưởng Toản đã thành danh. Nghiêm chỉnh đến độ có người nói là khó tánh. Đi trại dài ngày áo quần vẫn thẳng nếp, tươm tất. Một Thiếu sinh đến nhà, anh ăn mặc chỉnh tề rồi mới ra tiếp và tự mình rót nước ân cần mời khách. Với anh em nếu thân quen thì gọi “em”, mới biết thì gọi “Trưởng”.

Đúng giờ, đúng hẹn là điều mà HĐS nào cũng biết nhưng bị ảnh hưởng giờ cao su của xã hội lôi kéo, riêng Trưởng Toàn thì không, cứ theo giờ mời mà đi nên Trưởng thường một mình trong mấy chục bàn tiệc.

Ngày nọ, tôi mượn Trưởng một cuốn sách, hẹn năm ngày sẽ trả. Quá hạn một ngày, anh điện thoại : “Dường như hôm qua là ngày em hứa trả cuốn sách…”

Khi anh mất, kiểm kê thấy các tủ đầy sách; toàn là sách về Phật giáo, về tín ngưỡng tâm linh, còn sách về Hướng Đạo chẳng có gì đáng kể.

Đáng nể nhất là kinh sách nhà Phật khó đọc như thế mà Trưởng đọc và có ghi chú rõ ràng, kể cả sách tiếng Pháp và tiếng Anh.

Cả mấy trăm băng cassette thì cũng là kinh Phật và những bài thuyết giảng của các tu sĩ uyên thâm, đạo cao đức trọng.

Là một HĐS có tín ngưỡng tâm linh và tu học vững vàng như thế, nhưng Trưởng Báo phân minh rạch ròi : Không muốn tôn giáo chen vào để chia rẽ sự thống nhất của Hướng Đạo. Trong bài “Ngôi nhà của chúng ta” (được hiểu như là di chúc của Hướng Đạo), Trưởng Báo đã thẳng thắn đề cập đến vấn đề này.

MUỐN HỌC CHỮ HÁN 
VỚI TRƯỞNG THU LƯƠNG

Tháng 3 năm 2001 khi tham dự lễ Tiểu tường Trưởng Trần Trung Du tại chùa Tây Tạng ở Bình Dương, khi thấy Trưởng Thu Lương đọc vanh vách chữ Hán ở mấy bức tranh treo trên tường phòng sư cụ trụ trì (gần trăm tuổi), Trưởng Toản phục lắm, nằng nặc đòi Trưởng Lương dạy. Lễ xong, ngồi xe về Sài Gòn, vẫn nhắc lại ý muốn ấy. Trưởng Báo Vui nói: “Ngày xưa khi bái sư phụ phải có xôi gà!”. Trưởng Toản cười : “Tui sẽ lo đủ lễ”. Trưởng Mô can : “ Xin anh bỏ ý định này đi, anh Lương học một năm thì mình phải mất sáu năm.”

Không biết sau đó Trưởng Toản có học chữ Hán với Trưởng Lương hay không, chỉ biết rằng trong tủ sách của Trưởng Toản có độc nhất một cuốn chữ Hán là “Minh Tâm Bảo Giám” còn mới tinh.

CHỮ NGHĨA ĐÂU VÀO ĐẤY

Những bài viết của Trưởng Toản hết sức súc tích về sự kiện. Những sách dịch thì trung thành với nguyên tác, cân nhắc từng chữ một, nhiều khi khắt khe. Tỉ như bài “Nằm dưỡng bệnh đọc thơ Liễu Nga Đoan dịch:…” : “Tôi nằm dưỡng bệnh đọc tờ Thiệp Hoa, nhất là đọc bài thơ của Liễu Nga Đoan dịch ra tiếng Việt, đối chiếu với ý bài “Taking the night train” thấy rất thú vị nên viết vài hàng góp ý với Liễu Nga Đoan

Lời run rẩy, bàn tay lưu luyến mãi

Niềm đam mê âm ỉ cháy khôn nguôi

Thôi chia tay đêm lại về như hẹn

Ánh sao khuya nặng trĩu trái tim người !
Lời dịch đoạn này vừa hay vừa chính xác… tôi có lưu ý… hai câu dịch chưa ổn sau đây:

“Nhiều khách sạn, người chảy vào nườm nượp

Bánh xe reo hối hả lúc ra về”

Trong câu này Liễu Nga Đoan nói dòng người chảy vào khách sạn trái ngược nguyên văn From great hotels…

Đề nghị dịch:

Từ khách sạn người chảy ra nườm nượp

Bánh xe reo hối hả lúc ra đi.

… …

Tiếng còi thổi tiếng bánh xe hãm thắng

Con đường vui ánh sáng đón ta vào

Chữ “hãm thắng” trái ngược với chữ “rumbling slowly” (chạy chậm phát ra tiếng rầm rầm)

Đề nghị dịch:

Tiếng còi thổi bánh xe lăn rầm rộ

Chậm trên đường ánh sáng đón ta vào

Cám ơn Liễu Nga Đoan đã cho tôi giờ phút giải trí lúc dưỡng bệnh.

(Báo Nghiêm Chỉnh)

Sau đó người dịch có hồi đáp Trưởng Báo.

Qua câu chuyện này chúng ta thấy có mấy điểm lý thú: Ai cũng biết Liễu Nga Đoan là một giảng viên Anh ngữ, ngoài việc dạy ở các trường Đại học, còn chuyên chú dịch thơ tình. Tính đến nay đã cho ra mắt người yêu thơ nhiều tập. Điều đáng trân trọng là bao nhiêu tiền thu được từ các tập thơ này, anh đều chuyển vào viện cô nhi.

Dịch thơ ra văn đã khó, dịch thơ thành thơ còn khó gấp bội; một đằng dịch bay bướm, một đằng kín kẽ làm sao mà luận đúng sai, chỉ biết rằng đây là tình huynh đệ Hướng Đạo giữa đàn anh 90 tuổi và đàn em cũng đã tròm trèm 70. Cả hai vị này đều sính văn thơ, đã từng là Tráng trưởng Tráng đoàn Bạch Đằng kỳ cựu bậc nhất ở Huế. Trưởng Báo Ngiêm Chỉnh nổi tiếng khó tính mà Liễu Nga Đoan, Thiên Nga Chững Chạc Hoàng Thân Vĩnh Công cũng chẳng xuề xòa chút nào.

KHÔNG AI, LÀ CÓ MÌNH TRONG ĐÓ

Liên đoàn Lạc Hồng có một truyền thống đẹp là đi trại hè dài ngày (10 ngày trở lên), làm nhiều công tác xã hội, từ thiện tại địa phương đất trại và nhất là mời các Trưởng lão tham dự trại với một quy chế đặc biệt ưu đãi như một an dưỡng viện cao cấp. Các Trưởng Nguyễn Thúc Toản, Lê Văn Ngoạn, Phan Kim Phụng, Trần Hữu Khuê, Nguyễn Duy Thu Lương… đã từng tham dự.

Hè nọ, tại một bãi biển ở Hàm Tân, sau khi nhập trại, các Trưởng lão muốn tắm biển ngay. Một Trưởng lên tiếng: “Bản nội quy có ghi không ai được tắm biển khi chưa có lệnh”. Một số Trưởng cho rằng mình không phải là trại sinh nên được tự do tắm. Nãy giờ ngồi im, bây giờ Trưởng Toản mới từ tốn nói: “Mình nằm trong khuôn viên trại phải tuân theo nội quy, không ai… tức là có mình trong đó”. Các Trưởng nghe ra, lên võng đu đưa đợi lệnh. 
VẪN CÒN…

Chuyện này Trưởng Toản kể ngày 08/10/2003.

Đến ngã tư anh đợi đèn báo hiệu để băng qua đường, bất thần một cặp anh chị (mà anh đoán là vợ chồng) thắng xe ngay trước mặt. Cô gái xuống xe móc ví lấy tờ bạc 2000 đồng đưa cho anh. Ngạc nhiên quá, anh hỏi: “Tiền này cô đưa tôi dùng vào việc gì đây?” Biết mình nhầm, cô gái nói: “Cháu xin lỗi cụ”.

Hai người tốt bụng đã rú xe đi, anh tần ngần đứng bên lề đường; buồn vui lẫn lộn vì năm tháng, bệnh tật đã tàn phá thân xác tàn tạ như kẻ ăn xin, nhưng vui bội phần vì thấy xã hội tốt vẫn còn có nhiều người từ tâm.
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Từ trái sang phải, quý Trưởng: Tôn Thất Đông, 
Nguyễn Thúc Toản, Tôn Thất Dương Vân 

ĐÔI NÉT VỀ
CHỊ BẦY TRƯỞNG ĐẦU TIÊN CỦA HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
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G

óp sức hình thành HĐVN gồm cả các HĐS nam và nữ. Tuy nhiên mỗi khi nhắc đến phong trào thì phần nhiều chỉ nói đến các Trưởng phái mạnh như các cụ Hoàng Đạo Thúy, Trần Văn Khắc, Võ Thanh Minh, Tạ Quang Bửu, Trần Duy Hưng, Huỳnh Văn Diệp, Trần Trung Du… mà ít đề cập đến các nữ Trưởng đã từng gánh vác việc HĐ như các chị Chenevier, Chauvet, Lê Thị Lựu, Ngô Bích San, Nguyễn Thị Tuyết Lê (phu nhân Trưởng Phạm Biểu Tâm), Trần Thị Mai, Trần Bạch Bích (phu nhân Trưởng Mai Liệu), Thân Trọng Thị Hường…

Nay đã quá muộn để chúng ta phải sưu tầm đặng biên soạn hòng công bố cho anh chị em cùng biết, để Sử HĐ được đầy đủ hơn và cũng để thực hiện châm ngôn HĐ “Uống nước nhớ nguồn”.

(Chị Lựu có thời làm Giám đốc Trường Mỹ Thuật ở Biên Hòa, cả 2 người đã mất ở Pháp).
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Đôi uyên ương đầu tiên của HĐVN:

Họa sĩ Lê Thị Lựu (Sói Dí Dỏm), Bầy Trưởng Bầy Trứng Rồng Hà Nội (1934); Bác sĩ Ngô Thế Tân (Hươu Trắng Hồ Ba Bể), Thiếu Trưởng Hùng Vương, Tráng Trưởng Bố Vệ Hà Nội (1934). Trưởng Đoàn HĐ Bắc Kỳ dự Trại họp bạn toàn quốc lần đầu tiên tại sân Mayer (1935)
AKÉLA 
LÊ THỊ LỰU
Sói Dí Dỏm
Sinh ngày 19/1/1911 tại làng Thổ Khôi, Bắc Ninh. 

Chị thi vào Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Lúc còn là sinh viên chị Lựu đã gia nhập HĐ và là Akéla của Bầy Trứng Rồng. Bầy Trứng Rồng được thành lập năm 1934 tại Hà Nội là Bầy Sói đầu tiên của HĐ Đông Dương.

Năm 1935 Trưởng Lựu tốt nghiệp thủ khoa Khóa Cao đẳng Mỹ thuật đầu tiên ở Hà Nội và nhanh chóng trở thành một Họa sĩ tài danh nổi tiếng khắp nước. Tranh của chị thấm đẫm tính phụ nữ Á Đông, thanh tú, hiền lành, tràn đầy tình yêu thương. Nét vẽ nhuần nhuyễn trên lụa. 

Tác phẩm nổi tiếng: Mẹ và con, Kiều gẩy đàn tì bà, Sơn nữ, Vợ chồng quê, Giông tố, Kim Kiều gặp gỡ, Thiếu nữ tắm hồ sen. Trưởng đã từng dạy vẽ ở Trường Bưởi, Trưng Vương, Áo tím (Gia Long), Hồng Bàng, Mỹ Thuật Gia Định. Cộng tác với nhiều báo: Ngày nay, Phụ nữ Tân Văn, Đàn bà mới “ở Việt Nam và Pháp”. Chị là người đi tiên phong trong lãnh vực hội họa về phái nữ.

Nổi tiếng nhất là năm 1935, khi tham dự Trại Họp bạn HĐ toàn quốc tại sân Mayer - Sài Gòn, Họa sĩ Lê Thị Lựu đã dùng 5 thứ ngũ cốc tạo thành một bức chân dung Cụ Baden Powell cao 1,00 x 0,80m đặt trên đại lộ BP, con đường chính của trại.

Lúc còn là sinh viên chị Lựu quen thân với anh Ngô Thế Tân(, sinh viên cao đẳng Nông Lâm Súc Hà Nội. Anh Tân là Thiếu Trưởng đoàn Hùng Vương - Hà Nội. 

Họa sĩ Bầy Trưởng kết duyên cùng Bác sĩ Thiếu Trưởng, trở thành đôi uyên ương đẹp nhất của HĐ thời bấy giờ.

Cả hai người chuyển vào làm việc tại Biên Hòa, Trưởng Lựu làm Giám đốc trường Cao đẳng Mỹ Thuật Biên Hòa và giảng dạy tại trường Mỹ Thuật Gia Định. Thời gian này hai anh chị sinh hoạt ở Liên đoàn Biên Hùng (Biên Hòa).

Năm 1940 cả hai Trưởng sang sinh sống ở Pháp. Vừa chân ướt chân ráo đến Pháp thì anh chị hưởng ngay những cuộc dội bom khốc liệt của quân Đức; chị Lựu lúc đó đang mang thai, luôn ngày đêm phải trú ẩn dưới hầm, rồi cũng trong cảnh lửa đạn này sinh hạ được một con trai. Tưởng rằng Đức quốc có sức mạnh vô song nên hai anh chị đặt tên người con trai duy nhất của mình là Ngô Mạnh Đức. Ông Đức hiện nay là Kiến Trúc Sư danh tiếng ở Pháp.

Sói Dí Dỏm Lê Thị Lựu lìa Rừng ngày 6/6/1988 tại Antibes (Pháp), hỏa táng và di cốt được chuyển về Việt Nam theo di nguyện. 

(Trích “Có những HĐS như thế”
 của Sáo Dễ Thương xuất bản năm 2004).
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Các Trưởng Bắc Kỳ tham dự trại Họp Bạn Hướng Đạo Đông Dương tại sân Mayer Sài Gòn năm 1935. Người phụ nữ là Trưởng Lê Thị Lựu, Họa sĩ, Akéla bầy Trứng Rồng Hà Nội.
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Akéla Lê Thị Lựu chụp năm 1935
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Nơi quê người, anh em gặp nhau:

chị Lê Thị Lựu sang định cư ở Pháp 
gặp huynh trưởng Trần Văn Khắc đang chữa bệnh tại đây (1947) 
MỪNG TRƯỞNG HỔ CÁU TRẦN VĂN THAO 
TRÒN 100 TUỔI
T

rước hết chúng em hân hoan chúc mừng Trưởng Lão tiền bối Trần Văn Thao tròn 100 tuổi.

Mừng vị Huynh Trưởng cao tuổi nhất của HĐVN hiện nay, không gì hơn chúng tôi nguyện cố gắng sống nếp sống Hướng Đạo, công việc trước mắt là đi theo con đường Trưởng đã làm cách nay đã 55 năm: Vận động cho Hội HĐVN được tái sinh hoạt động.

Để ghi nhớ công sức suốt đời tận tụy, thao thức theo từng bước nổi trôi theo mệnh nước của phong trào HĐVN. Xin lược ghi lại vài nét về đời Hướng Đạo của Trưởng Hổ Cáu Trần Văn Thao.

Trưởng Trần Văn Lược là bào đệ của cụ Thao cho hay: “Ông Thao là anh cả hơn tôi một giáp. Tôi sinh năm Kỷ Mùi, năm nay 88 tuổi, ông ấy sinh năm Tân Mùi, nay đúng 100 tuổi”.

Sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng, gia nhập HĐVN tháng 5/1930 với Đoàn Trần Lục, Hải Phòng. Đã qua các trại huấn luyện Bạch Mã Thiếu và Tráng, Rừng Thiếu (ở Bạch Mã), Rừng Ấu (Thủ Đức).

Các chức vụ đã giữ: Đội Trưởng - Đoàn Trưởng - Liên đoàn Trưởng - Ủy viên Hướng Đạo Công giáo Bắc Việt - Ủy viên Liên lạc tái lập HĐVN (1949) - Liên Toán Trưởng và Tổng Thư ký cựu HĐVN.

Năm 1947, tham dự Jamboree de la Paix và Congrès International des Scouts tại Moisson (Pháp).

Tên Rừng của Trưởng Thao chính thức là “Hổ Cáu” nhưng có thời gian ngắn được đổi ra là “Cọp Yên Tử”.

Sau năm 1951 khi Đại Hội đồng đã bầu chọn xong Bộ Tổng Ủy viên, Trưởng vui vẻ lui về nếp sinh hoạt như một HĐ tài tử. Nay tuy đã 100 tuổi, cụ vẫn minh mẫn lạ thường. Chuyện Hướng Đạo ngày xửa, ngày xưa cụ kể rõ từng chi tiết. Hiện cụ đang viết cuốn “Nước Việt Nam” để người Việt tha hương nhớ đến nguồn gốc oanh liệt của dân tộc mình.

Mấy lần Trưởng về thăm quê hương và muốn định cư ở Nha Trang nhưng việc không thành. Cụ được suy cử là Tiên Chỉ làng Bách Hợp và anh em nhớ mãi HÀNH ĐỘNG LỊCH SỬ. Năm 1946 khi phong trào HĐVN đang thời cực thịnh thì chiến tranh Việt – Pháp bùng nổ, phần lớn các Huynh Trưởng và Tráng sinh đã thực hiện lời hứa “Trung thành với Tổ quốc” bằng cách lên chiến khu tham gia kháng chiến, Hướng Đạo gần như tan rã, chỉ còn hoạt động lẻ tẻ ở các thành phố lớn.

Không thể để cảnh rệu rã này kéo dài, Trưởng Trần Văn Thao đã mạnh dạn đứng lên thành lập Ban Vận động tái lập Hướng Đạo (cuối 1949). Rất nhiều Huynh Trưởng hưởng ứng, trong đó có hai Trưởng cốt cán là Trưởng Nguyễn Văn Tư và Trần Trung Ru (tức Du). Đến năm 1950 thì lần lượt các đơn vị ra đời. Ngay tại Hà Nội có 4 Đạo: Đạo Đồng Nhân do Trưởng Trần Trung Ru làm Đạo trưởng; Đạo Kiếm Hồ do Trưởng Lê Trường Thọ làm Đạo trưởng; Đạo Vĩnh Thuận do Trưởng Đoàn Văn Thiệp làm Đạo trưởng và Đạo Thọ Xương do Trưởng Nguyễn Tấn Hơn làm Đạo trưởng. Cả 4 Đạo này và các Liên đoàn biệt lập họp thành Châu Thăng Long do Trưởng Nguyễn Văn Tư làm Châu Trưởng.

Năm 1950 Trưởng Thao đòi lại được Hội quán ở 86 Hàng Trống được Phủ Thủ Hiến Bắc Kỳ cấp 10.000đ. Vật về cố chủ rồi, Trưởng Thao bèn nhờ Trưởng Huỳnh Văn Nhu (Kiến trúc sư) sửa sang lại, phân làm hai: một để làm văn phòng, một làm rạp chiếu bóng lấy tên là Lửa Hồng. Tự mình làm quản lý không thành công, cụ Hổ nhờ Trưởng Lê Trường Thọ trông nom, vẫn èo uột cho đến khi giao cho Trưởng Trần Trung Du quản lý thì rạp mới thành công mỹ mãn, quỹ hội nhờ đó mà trở nên dồi dào. Anh chị em đề cử Trưởng Thao làm Tổng Ủy viên Bắc Kỳ. Tự thấy mình khó lòng từ bỏ thú vui riêng, cái thú mà thanh niên đa tình ao ước nhưng Hướng Đạo lại không dung chấp nên Trưởng Thao mời Trưởng Vũ Trọng Hoàn.

Cũng trong thời gian này Trưởng Thao đi khắp nước để vận động. Với thiện ý và lòng kiên nhẫn Trưởng đã “Nối Dây” Hướng Đạo Bắc – Trung – Nam. Rồi một Đại Hội đồng trù bị được tổ chức tại Sài Gòn từ ngày 17 đến 19/2/1951, khắp nơi đều cử đại diện vào tham dự.
( Phái đoàn miền Bắc:
- Trưởng Hổ Xám Nguyễn Văn Tư: 







Châu Trưởng Thăng Long

- Đoàn Văn Thiệp: 
Đạo trưởng Đạo Vĩnh Thuận

- Trâu Hay Làm Nguyễn Văn Tất

- Hươu Nóng Tính Trần Trung Ru: 







Đạo trưởng Đạo Đồng Nhân

- Sóc Siêng Năng Huỳnh Văn Nhu – Hải Phòng

- Gà Yêu Đời Trần Văn Bách: Đạo Kiến An

- Voi Ống Sậy Nguyễn Phú Đốc

- Thiên Lý Mã Trần Quang: Đạo Nam Định

( Phái đoàn miền Trung và cao nguyên gồm:

- Trưởng Nguyễn Chữ (Cọp Thẳng Thắn): 






Đạo Lâm Viên – Đà Lạt

- Phan Tú Lan:

 Đà Lạt

- Trịnh Hùng Dũng (Sẻ Im Lặng): 







Nha Trang

- Nguyễn Hữu Phước

- Lê Quang Giao: 
Đà Nẵng

- Nguyễn Phước Đoàn

- Trương Thiệp: 
Hội An

- Akela Quỳnh Châu: 
Huế

( Phái đoàn miền Nam:

- Nguyễn Văn Điểu (Gà Lý Thuyết): Tổng Ủy viên (tháng 4/1950, các Huynh Trưởng họp tại Hội quán Sao Mai, bầu anh Trần Văn Quế làm Tổng Ủy viên. Anh Quế rất được anh em mến mộ nhưng sau đó mật thám Pháp biết được anh là Việt Minh nên bắt giam tại bót Catinat và tra tấn đến chết. Trưởng Nguyễn Văn Điểu - Ủy viên ngành Tráng lên thay và dẫn đầu phái đoàn miền Nam phó hội gồm:

- Huỳnh Minh Quang (Tây Khiêm Tốn, Tây Lịch Thiệp)  Ủy viên ngành Thiếu.

- Nguyễn Đình Long, Nguyễn Văn Thuận

- Check Abdul (Beo Tận Tâm)

- Nguyễn Hồng Phước (Beo Hầm Hừ)

- Nguyễn Sử Khương (Trĩ Ưa Hạp)

Đại hội Huynh Trưởng này làm việc hết sức tích cực và đoàn kết với những quyết định quan trọng.

1. Sẽ họp Đại Hội đồng chính thức vào dịp Noel 1951 tại Hà Nội để bầu nhân sự Bộ Tổng Ủy viên, mời Hội Trưởng và lập Ban Bảo trợ.

2. Thông qua quy trình, nội lệ để trình xin chính quyền cho thành lập Hội HĐVN.

Hội nghị cử Trưởng Thao, Chữ và Điểu soạn thảo quy trình, nội lệ để dự Đại Hội đồng là có ngay. Các Trưởng này đã dựa theo quy trình 1946 để soạn quy trình mới và đến ngày 07/06/1952 thì hoàn thành bản quy trình mới.

Cuối năm Trưởng Thao với tư cách Ủy viên Liên lạc triệu tập Hội nghị Huynh Trưởng toàn quốc tại Hà Nội. Nhân vật sáng giá nhất trong chức vụ Tổng Ủy viên là Trưởng Thao nhưng ông khước từ vinh dự này và giới thiệu Trưởng Vũ Văn Hoan, Tổng Ủy viên Hướng Đạo Bắc Việt (thay thế Trưởng Vũ Trọng Hoàn), Kỹ sư Trần Văn Thân được mời làm Hội trưởng. Quy trình được thông qua và Chính phủ chuẩn thuận qua Nghị định số 326/NĐ/TN ngày 09/02/1953 của Bộ Thanh Niên và Thể Thao mở đầu một chương mới cho HĐVN.

Riêng Hổ Cáu lại lui về góc rừng riêng tư của mình, cùng với Trưởng Trần Văn Hớn sắm một máy chiếu phim đi đây đó giúp vui cho đồng bào, cho anh em Hướng Đạo. Cũng là một cách cổ súy cho phong trào

Trưởng Trần Văn Thao có tên là Hổ Cáu, Cọp Yên Tử là bào huynh của Trưởng TUV Trần Văn Lược. Trưởng Thao hết lòng vì Hướng Đạo nhưng chỉ hoạt động tài tử: “Khi nào phong trào cần thì Trưởng đứng ra gánh vác việc chung. Xong việc thì lại lui về vui thú với cõi riêng của mình”. Trưởng sang định cư tại Hoa Kỳ, đã nhiều lần về Việt Nam thăm viếng cố hương. Được tôn xưng là Tiên Chỉ và Niên Trưởng của làng Bách hợp. Đã lìa rừng năm 2008, thọ 102 tuổi. 

Ong vò vẽ hiền lành
HỒ THỊ VẼ 

đã bay xa

L

úc mười một giờ bốn mươi bẩy phút ngày hai mươi tháng Tư Ất Dậu, “ngôi sao Chức Nữ” của HĐVN vừa rơi rụng: Ong Vò Vẽ Hiền Lành HỒ THỊ VẼ.

Chị là một người nổi tiếng từ 1955–1975 với danh phận rỡ ràng và oanh liệt. Ở đây tôi không đề cập đến công danh sự nghiệp của một nữ lưu, mà chỉ nói đôi nét về sinh hoạt HĐ có tính cách tài tử của chị. 

Chị thường tâm sự : Chị sinh ra trong một gia đình gồm 11 người, chị đứng thứ 2 với khai sinh ngày 5.11.1927. Thuở nhỏ chị đã có duyên phận với Hướng Đạo nhưng vì tính cách ‘khuê môn bất xuất’ nên chỉ đứng ngoài nhìn, mà khâm phục ông chú ruột là dân ‘xì cút’ chính hiệu, hình ảnh ‘oai hùng’ của ông chú đã ghi sâu vào đầu óc chị: “- Mỗi khi có báo động hỏa hoạn là ông chú bỏ tất cả mọi việc, phóng mình đến chỗ nhà cháy và khi về nhà với bộ quần áo tả tơi, mồ hôi nhễ nhại, trên mình có nhiều vết thương đang rỉ máu”.

Chị cũng kể lúc còn ở bậc Tiểu học chị có quen 3 Nữ Trưởng là chị Quỳnh, Nguyễn Thị Quỳnh Châu và Phạm Thị Hường. (Sáo xin mở ngoặc tếu táo đôi điều để tưởng nhớ các huynh tỷ tiền bối và cũng ghi lại đôi nét về ‘ngày xưa thân ái’, về chị Quỳnh thì không ai rõ mãi về sau Trưởng Lão Ngoan Đồng mới cho hay đó là chị Tôn Nữ Thị Quỳnh, em cô cậu với Trưởng Nguyễn Duy Thu Lương, phu quân cũng là 1 HĐS. Chị Quỳnh Châu là một Bầy Trưởng danh tiếng của HĐVN, hiện sống ở Mỹ. Chị Phạm Thị Hường là Bầy Trưởng, kết duyên với 1 Trưởng HĐ. Ngoài ra còn có chị Phạm Thị Bích Hường ALT ngành Bầy miền I và Thân Trọng Thị Hường, Tổng Giám Thị trường Đồng Khánh - Huế, sau về Sài Gòn dạy Pháp Văn, chị có 2 người con đều là HĐ. Nhớ nhất là Túy An, một Nữ Bầy Trưởng đã làm bao chàng trai mê mệt vì  cái vẻ hoạt bát hồn nhiên rất duyên dáng của một Nữ Bầy Trưởng đầy bản lãnh, hiện ở xứ Cờ Hoa).

Mãi đến khi Trưởng Chenevier đến trường Đồng Khánh – Huế thành lập Eclaireuses thì chị Vẽ mới thật sự gia nhập HĐ. (Bà Chenevier là Nữ Trưởng người Pháp, có công gây dựng ngành Bầy HĐVN tại miền Trung, sau bà về Pháp và tu dưỡng ở một dòng tu kín, mới mất năm 2002 tại Lyon). Nữ sinh ngoại trú lập 2 Đội Thiếu. Đội Cau do chị Hạnh Nhơn làm Đội Trưởng, châm ngôn là Toujours tout droit (luôn luôn thẳng). (Càng sưu tầm càng thấy lạ: xưa nay Đội Thiếu thường lấy tên Thú, các Đội Nữ thường chọn Én, Bồ Câu, Hải Âu, Sơn Ca, Hoạ Mi… đâu có ngờ cách nay 60 năm những người đẹp Đồng Khánh - Huế lại đặt tên Đội mình là Cây Cau (Aréquier). Chị Hạnh Nhơn về sau là phu nhân của Tráng Trưởng Tráng Đoàn Hoa Lư, LĐ Đinh Bộ Lĩnh của Đạo Thừa Thiên, Trưởng Đà Điểu Điều Độ Lý Nhật Hướng. Trưởng Hướng đã lìa Rừng, chị Hạnh Nhơn đang sống ở Mỹ). Đội thứ 2 được đặt tên là Phượng với châm ngôn Toujours Joyeuse (luôn luôn vui vẻ). Đội này do chị Lan Huệ (bào muội Trưởng Tôn Thất Thiện, Tôn Thất Hoàng) làm Đội Trưởng, Hồ Thị Vẽ làm Đội Phó… Chuyện đã trên 60 năm nên điều nhớ điều quên. Xin trích thêm bài viết của Chị Nguyễn Thị Tố Nga đăng trên Đặc san Kỷ niệm 80 năm của trường Đồng Khánh, dưới nhan đề “Đoàn Nữ Hướng Đạo của trường Đồng Khánh - Huế”, mà chị Tố Nga là một trong những Đoàn viên đầu tiên (Năm 1995 chị sống ở Đà Nẵng, nay không rõ) :

“Giữa năm học 1943-1944 Trường Đồng Khánh Huế được phép tổ chức Đoàn Nữ Hướng Đạo, Eclaireuse Féminine, do bà Chenevier làm Trưởng Đoàn… Đoàn có 4 Tổ… Tổ chúng tôi mang tên Sơn Ca… do chị Lê Thị Kính làm Tổ Trưởng, chị Tư Tề làm Phó, có chị Tạo và mấy người nữa tôi quên tên. Tức thật, Châm ngôn là Toujours plus haut. Tại giá Tổ (tức là Đội quán) Tư Tề vẽ 1 con chim bay cao trên mây hướng về dãy núi, phía sau một đàn chim bay theo, mỗi con chim ghi tên 1 Đoàn sinh… Tổ Aréquier châm ngôn Toujours droit do Hạnh Nhân làm Tổ Trưởng, trong Tổ có Như Miên, Cẩm Nhung. Tổ Flamboyant (do, rê, mi…) có các bạn Hồ Thị Vẽ, Châu Tô do Lan Huệ làm Tổ Trưởng. Tổ thứ tư tôi đã quên tên, do Phan Thị Phước làm Tổ Trưởng… Chiều thứ Năm hàng tuần, lúc 14giờ… tập họp tại phòng họp của Đoàn. Đồng phục Nữ HĐ gồm: 1 Jupe kaki vàng nhạt, 1 áo chemise trắng ngắn tay, 1 mũ có vành kaki màu vàng nhạt, 1 đôi giầy có quai hậu và 1 khăn quàng hình tam giác màu xanh lơ viền xanh đậm… Những nụ cười trong sáng của tuổi 13 – 14 lúc bấy giờ sao mà đẹp thế… bà Chenevier, cô Sao Phó đoàn, cô Chất Phụ tá rất thương yêu chúng tôi… cùng vui đùa, cùng ca hát… Nhờ đó, sau này khi vào đời chúng tôi mạnh dạn sống tự lập, nhanh nhẹn, tháo vát, chịu đựng gian khổ…

… Với tôi đây là những kỷ niệm đẹp khó quên của thời học sinh Đồng Khánh Huế. Dù ở xa nhau ngàn dặm vẫn không bao giờ quên nhau, những người bạn chân tình, những Đoàn sinh của đoàn Nữ Hướng Đạo thân thương”. (trích bài của chị Tố Nga, năm nay đã 80 tuổi, ở địa chỉ 159/5 Thanh Sơn, Đà Nẵng. Đạo An Hải & Hàn Giang cử người đến vấn an rồi cho SDT biết chi tiết này để mừng).

Trở lại chuyện chị Vẽ : Khóa Huấn luyện đầu tiên mà chị tham dự là Khóa Bầy Trưởng Chim non do Trưởng Chenevier tổ chức tại Trại trường Bạch Mã, Phụ tá là cô Sa (đã mất), và cô Chất (hiện sống ở quận 13 Paris, Pháp). Cha Nguyễn Văn Thích làm Tuyên Úy. Sau Khóa học này chị Vẽ về Phụ tá Trưởng Lê Văn Ngoạn mở Bầy.

Theo lời chị kể, sau chiến tranh năm 1950, từ Quảng Trị về lại Huế chị đã gặp lại chị Hường và cùng đến sinh hoạt với các anh Trần Văn Hòa, Lê Văn Ngoạn, Đoàn Mộng Ngô, Đoàn Lai, Trần Điền, Nguyễn Thúc Toản, Bùi Ngươn Khánh, Dương Vân, Tôn Thất Đông. Chính Trưởng Đông là người nhận lời Tuyên Hứa của chị năm 1950 (Sáo tui không rõ, sao chị Vẽ gia nhập Thiếu sinh năm 1943 – 44 tại Trường Đồng Khánh mà mãi đến 1950 mới Tuyên Hứa ? Trưởng nào rành xin chỉ dùm).

Nhật ký Trưởng Tôn Thất Dương Vân có kể lại năm 1951 Trại Huấn luyện được tổ chức tại trụ sở Hội HĐ đặt tạm tại Nha Cứu Tế Trung Việt (số 1 đường Bộ Tham, sau đổi là Đăng Dung. Trưởng Dương Vân sau nhiều năm làm Giám Đốc Nha này). Các Trưởng lớp tuổi Dương Vân, Nguyễn Thúc Toản chịu “cưa sừng làm nghé” (Trưởng Dương Vân viết). Chị Vẽ là một trong những Huấn Luyện Viên. Trong T.H. một số trước tui có thắc mắc Chị Vẽ là cái ‘thớ’ gì mà Huấn luyện các Trưởng sư phụ của mình, tức thì chị Vẽ trả lời trong báo Thông Tin số 94 ra tháng 4-2004 rằng: “… cho đủ tên thú rừng quanh Mowgli trong sách của Kipling. Tên tôi là Chil, chị Hường là Kaa, Anh Đoàn Lai là Baloo, anh Lê Văn Ngoạn là Bagheera”. Trong kỳ trại này chị đã gặp  Mai Bá Thanh một Bầy Trưởng từ Đà Nẵng ra dự trại. Hai người đã thành hôn sau đó.

Năm 1952 chị thành lập Ấu đoàn Nguyễn Trường Tộ tại Phủ Cam Huế, LM Nguyễn Kim Bính làm Tuyên Úy, Phụ tá Bầy Trưởng có các chị Công Tằng Tôn Nữ Như Xuân (hiện ở San Jose, CA, USA), chị Thúy Hoan (USA), chị Ngô Thị Lê Tín (USA) và chị Công Tôn Nữ Điệu Minh (đã mất tại Mỹ).

Năm 1957 chuyển vào Nam công tác, rồi gia nhập Hội Nữ HÑVN do bà Nguyễn Văn Tống làm Hội Trưởng, Tổng Thư Ký là chị Phan Thị Tư (Saøigoøn), Đại Hội Đồng bầu chị Trần Bạch Bích làm Tổng Ủy Viên. UV ngành Thiếu kiêm UV Liên Lạc Quốc Tế là chị Phạm Thị Thân, UV ngành Ấu là chị Trần Thị Năm, chị Hồ Thị Vẽ giữ chức UV ngành Tráng kiêm UV Huấn luyện. Ngoài ra chị Vẽ còn trông coi một nữ Tráng đoàn, và nhờ sự giúp sức của chị Trần Thị Năm đã đưa Tráng đoàn này ra Vạn Giã, Nha Trang tham dự Trại Hè và giao lưu với các HÑS địa phương. Chính chốn này là chỗ an vui của chị sau này.

Năm 1959 chị được cử sang Hồng Kông tham dự Khoá Huấn luyện ngành Ấu (cùng đi với chị Trần Thị Năm).
Năm 1960 chị tham dự Đại Hội Quốc Tế Nữ HĐ Thế Giới (Commision Internationale des Guides) tại Pháp.

Sau này chị thường về Nha Trang thăm thân nhân và đã gặp nhiều ACE HĐ ngày trước, tình nghĩa thật đậm đà. HĐ là tổ ấm của Chim Non, Chim Già và cho cả những Đại Bàng gẫy cánh. Vạn Giã chốn xưa chị tổ chức Trại Hè thì nay ACE tổ chức cho chị Lên Đường và Hội Đồng Rừng cũng đã tặng chị cái tên oái oăm: Ong Vẽ Hiền Lành, chị đã la lên : - ‘Vò vẽ đốt nẻ sừng trâu’. Tôi mà hiền lành gì? Đã từng chích không biết bao nhiêu người. Hoàn cảnh, tuổi già chồng chất, không hiền thì dữ với ai? Chị nghĩ như vậy và hàng ngày cố tập chữ ký con ong.

Như đã nói ở phần trên, chị Hồ Thị Vẽ là người rất nổi tiếng về mặt nghề nghiệp xã hội khác, còn về ‘đời’ HĐ thì chị như một lãng tử, lúc ẩn lúc hiện, có lúc 10 năm chẳng thấy bóng dáng đâu.

Nay, ngày 11-6-2005, được tin di cốt chị đã về tới Việt Nam, tôi và Trưởng Liễu Nga Đoan đến phúng điếu. Nhìn ảnh Lễ tang thấy rất nhiều ACE HĐ đến đưa tiễn, trong đó có những bạn đường thời xa xưa như Cọp Gia Lai, chị Thu Ba, chị Hạnh Nhơn… chắc chị Vẽ đã thấy ấm lòng.

Xin kể một chuyện tình nghĩa liên quan đến chị để kết thúc bài này: Năm 1997 khi ngồi đợi xe chở đi trại, tình cờ ngồi cạnh Trưởng Lê Gia Mô, ông nói chuyện xưa:

- Ngày trước HĐ ít thuê xe lắm, chỉ độc đi xe “chùa”, hết xin chỗ nọ lại mượn chỗ kia. Bữa nọ cần xe đưa các em đi trại Hè ở Vũng Tàu. Chỗ chị Vẽ được lên danh sách, nhưng các Trưởng chẳng ai chịu đi vì ngán cái “hách xì xằng” của chị. Cuối cùng tôi phải vác đơn đi, lòng đầy lo âu. Cô nhân viên văn phòng lướt qua đơn, nói:

- Bả không cho đâu, lúc này xe cộ hiếm lắm.

Tôi năn nỉ hết lời, cô ấy bảo:

- Tôi đưa đơn này vào, bả mắng, bả phạt.

- Bả mắng tôi nghe, bả phạt tôi chịu. Quen nhau quá mà. Tôi nói bừa, và cô nhân viên động lòng, đưa tôi vào.

Quả y như rằng mới đọc mấy chữ Đơn xin xe, Bả nói như quát: - Hừ ! Xe với cộ ! Dẹp ! Dẹp !

Ức lòng quá, quên cả sợ, tôi nói đổng :

- Không cho thì thôi! Làm gì dữ vậy!

Nói xong tôi zoọt lẹ ra cửa. Mấy phút sau thì cô nhân viên cầm tờ đơn ra vui vẻ nói:

- Ông đoảng hậu! Nói ẩu xong là biến. Tôi sợ hết hồn, trọng cấm như chơi. Ai dè bả chăm chú đọc, vừa đọc vừa tủm tỉm cười thích thú rồi phê vào đơn “Cấp 5 xe GMC”. Tôi thưa: - Dạ, họ chỉ xin 4 xe. Bả bảo: - Bọn này mang nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh lắm. Cứ cấp cho họ 5 chiếc. À, nhớ nhắc bên quân xa gắn mui vào kẻo bọn trẻ say nắng.

Tết Quí Mùi 2003 khi cùng đến thăm Trưởng Lê Cảnh Đạm. Tôi kể lại chuyện này, chị bùi ngùi :

Nhắc chi chuyện ngày xưa ấy

Để se buồn lòng ta.

Chị Vẽ ơi !

Cuộc đời của chị oanh oanh liệt liệt mà cũng nhiều nỗi đoạn trường. Giờ đây chị đang phiêu du miền lạc cảnh. Xin chị an lòng nghỉ ngơi. Ngày 20/6/2005.

(Trích trong cuốn “Có những HĐS như thế”

 của Sáo Dễ Thương)
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Bầy Nguyễn Trường Tộ Huế và Trưởng Hồ Thị Vẽ 
(người mặc đồng phục đứng hàng sau từ phải sang)

Trưởng TRÁNG CỬ 

EÙn deã gaàn
Nói chuyện cát bụi cỏ khâu nghe buồn.

Xin nói chuyện vui để vừa tưởng nhớ một Huynh trưởng tiên khởi của phong trào là TRÁNG CỬ, vừa để các ông Lang Tây Hướng Đạo như Trưởng Long, Trưởng Luyện, Lang Ta như Trưởng Huấn… nghiên cứu:

Trong bài trên có nói đến cụ bà Lê Thị Trân phu nhân của Đức Kỳ Ngoại Hầu Cường Để, tức là thân mẫu của Tráng Cử, Đoàn Trưởng Đoàn Hùng Vương với Đoàn sinh xuất sắc Tạ Quang Bửu. Cũng chính Trưởng Tráng Cử đã thành lập Đoàn Prince Cảnh từ đầu thập niên 1940 ở Huế. (Chẳng có gì  lạ vì Tráng Cử là cháu 3 đời của Thái tử Cảnh. Hoàng tử Cảnh là con thứ hai của Vua Gia Long với Hoàng hậu Tống Thị Lan).

Năm 1960 trường Sư Phạm Huế chỉ có độ 15 Giáo sư mà Huynh trưởng Hướng Đạo chiễm 4 chỗ : Cụ Lâm Toại (nguyên Hội Trưởng HĐVN). Thầy Tôn Thất Lôi, thầy Lê Bá Ngữ và thầy Tráng Cử. Thầy Cử dạy Pháp văn, vì là môn phụ nên dạy chữ thì ít mà nói chuyện đời thì nhiều. Bữa nọ 1 giáo sinh là Tráng sinh hỏi :

- Thưa Thầy, sao Thầy nghỉ chơi Hướng Đạo?

Thầy Tráng Cử cười, nói vui :

- Mình không nghỉ họ cũng đuổi. Hướng Đạo một vợ một chồng, mà mình thì 3 bà đủ Bắc Trung Nam, 24 đứa con.

Cả lớp kinh ngạc, Thầy lại nói nửa đùa nửa thật :

- Đã đủ nhân số cho một bầy Sói. Đang tiếp tục dùng ‘Minh Mạng thang’, hy vọng sẽ lập được Thiếu đoàn.

Y như rằng, cuối đời Thầy Cử có đến 4 bà, và 32 người con. Đa số các anh chị con Thầy là Hướng Đạo sinh.

‘Nhất dạ lục giao sinh ngũ tử’ hoặc ghê gớm hơn ‘Nhất dạ ngũ giao sinh lục tử’ là câu nói thậm xưng để tâng bốc ‘Minh Mạng thang’ nhưng trong thực tế từ vua Minh Mạng đến các con, cháu thì quả thật là con đàn cháu đống. Xin ghi lại một ít trường hợp :

- Vua Minh Mạng có 142 con: - 78 hoàng nam, 64 hoàng nữ.

- Thọ Xuân Vương Nguyễn Phúc Miên Định (con thứ 3 của vua Minh Mạng) có 78 trai và 66 gái = 144 người

- Ninh Thuận Quận Vương N.P. Miên Nghi (con thứ 4 Vua Minh Mạng) có 34 trai, 41 gái = 75 người con

- Phù Mỹ Quận Công NP Miên Phú (thứ 8) có 13 trai, 8 gái.

- Hàm Thuận Công NP Miên Thủ (con thứ 9) 27 trai, 35 gái = 62 người con dù Ông chỉ sống đến 41 tuổi.

- Tùng Thiện Vương NP Miên Thẩm (thứ 10) 20 trai, 12 gái.

- Tùng Thiện Vương NP Miên Trinh (thứ 11) 77 trai, 33 gái.

- Tương An Quận Vương NP Miên Bảo (12) 18 trai, 7 gái.

- Quảng Biên Quận Công NP Miên Gia (32) 15 trai, 11 gái.

- Hòa Thanh Vương N.P. Miên Tuấn (37) 34 trai, 27 gái.

- Trấn Biên Quận Công NP Miên Thanh (51) 17 trai, 10 gái

- Kiến Hòa Quận Công NP Miên Điều (71) 14 trai, 10 gái.

- Vĩnh Lộc Quận Công NP Miên Chí (73) 13 trai, 18 gái.

Trên đây là một số ít những hoàng tử con vua Minh Mạng, về hàng cháu thì  hằng hà, xin kể 2 vị :

- Thái Thanh Quận Vương NP Hồng Phó có 26 trai, 28 gái.

- Thủy Thái Vương NP Hồng Y, tuy chỉ sống có 45 tuổi mà có đến 67 người con (43 trai và 24 gái). 

Không biết vì răng mà sinh dữ rứa, nhưng nó lý giải tại sao: trong Hướng đạo có nhiều HĐS ‘Mệ’. Khắp các Châu, Đạo, nơi nào cũng có “Bửu, Vĩnh, Bảo, Tráng, Liên, Dương, Quỳnh, Thuật, Huy, Ái, Cảnh, Duy, Chính, Quí…”. Đó là chính hệ, còn Tôn Thất thì  kể sao cho xiết.

Từ trái sang: Trưởng Tráng Cử (người đứng), 

Trưởng Võ Thanh Minh (người ngồi trên moto)
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* Về tập thơ “Tiếng Thương Tâm” thì mấy lần thăm sau không thấy Trưởng đề cập nên tôi cũng chẳng dám hỏi. Khi Trưởng mất các tủ chứa đầy sách: đa phần là kinh sách Phật giáo, rất ít sách Hướng Đạo, không tìm thấy cuốn “Tiếng Thương Tâm” của Trưởng Dã Mã. Không biết quý Trưởng có ai còn giữ được, xin cho Sáo tôi một bản photocopy thì quý hóa biết chừng nào!





* Báo Nghiêm Chỉnh là một trong những huynh trưởng tiên khởi của Thừa Thiên Huế. Đã làm Tráng Trưởng Bạch Đằng, UV ngành Tráng, UV quốc tế và UV huấn luyện. Đã cùng với Trưởng Nguyễn Tấn Đức dịch cuốn “Đường Thành Công” và tặng bản quyền cho Hội. Cuộc sống đời thường và đời Hướng Đạo rất nghiêm túc và mẫu mực.


Trưởng Báo Nghiêm Chỉnh đã lìa rừng ngày 20/10/2003 tại Sài Gòn, thọ 93 tuổi.





( Anh Ngô Thế Tân (bác sĩ thú y), chị Lê Thị Lựu (hoạ sĩ) là đôi uyên ương HĐ đẹp nhất thời bấy giờ. 
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